
NỘI DUNG HỌP TRUNG TÂM
( ngày 02 /8/2018)
1. Đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong năm học 2017- 2018:
1. Những ưu điểm:
*  Kết quả 2 mặt Giáo dục năm học 2017- 2018:
   + Học lực: Giỏi: 32,92 %, Khá: 40,95  %, TB: 21,70  %, Yếu: 4,32 %, Kém: 0,01 %
    + Học Hạnh kiểm: Tốt: 83,54 %, Khá: 14,81  %, TB:  1,63 %; Yếu: 0,01%; 
    + HS giỏi văn hóa Tỉnh: 02  HS. 
    + Kết quả tốt nghiệp THCS: 97,06%
    + Kết quả thi tuyển sinh lớp 10: Môn Toán đứng thứ 1 trong huyện; Môn Anh đứng thứ 4 trong huyện; Môn Ngữ văn đứng thứ 3 trong huyện.
*. Đánh giá chung:
     Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm đạt kế hoạch và có những bước chuyển biến rõ rệt là: 
-  Tỉ lệ học sinh bỏ học tăng so với cùng kỳ năm học trước là 0,15%.
- Chất lượng Giáo dục được nâng lên rõ riệt.
- Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá đã có bước tiến bộ hơn những năm học trước.
- Nhà trường đảm bảo trường học an toàn.
2. Những hạn chế
* Đối với BGH
     - Công tác chỉ đạo của Ban giám hiệu ở một số hoạt động chưa tốt như: Phong trào thi GV giỏi, phong trào viết SKKN, đề tài NCKHSP; phong trào TDTT; Chất lượng bộ môn Tiếng Anh tuy được cải thiện nhưng chưa cao.
    - Công tác kiểm tra đôi khi còn sơ sài, nhắc nhở nể nả, kỷ luật chưa nghiêm minh.
* Đối với Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn
  -  Sinh hoạt tổ chưa thực sự đi vào chiều sâu, còn qua loa chiếu lệ. Lên lịch dự giờ thăm lớp ở hình thức báo trước và đột xuất trong năm còn rất ít.
  - Chưa đầu tư vào chất lượng tổ chức các chuyên đề chuyên môn.
  - Công tác kiểm tra, đánh giá sau khi kiểm tra bài soạn và dự giờ còn sơ sài, nhắc nhở còn nể nang.
* Đối với giáo viên, nhân viên
  - Còn một số ít GV- NV chưa phát huy hết năng lực của mình. Ý thức trách nhiệm chưa cao.
   - Một số GV thiếu đầu tư vào chuyên môn, ít học hỏi, thiếu sự hợp tác, chưa có sự kết nối giữa các phương pháp giảng dạy và kiểm tra để phát huy ưu điểm của từng phương pháp trong quá trình giảng dạy. Phương pháp tiếp cận của giáo viên đối với người học còn  hạn chế, còn quá cứng nhắc dẫn đến sự buồn chán trong việc dạy và học, chưa nhận thức đầy đủ về phương pháp “Lấy học sinh làm trung tâm”. Chưa qua tâm đến việc sửa bài kiểm tra cho HS.
   - Một số CB GVNV chưa tích cực tham gia các phong trào như: GV Giỏi; Viết SKKN- NCKHSP; các phong trào của đoàn thể…
* Đối với học sinh
  - Còn nhiều học sinh chưa tự giác học, chưa có động cơ học tập.
   - Khả năng phân tích tổng hợp, so sánh còn hạn chế, chưa mạnh dạn trong học tập do hiểu chưa sâu, nắm kiến thức chưa chắc, thiếu tự tin.
   - Một số học sinh lười suy nghĩ, còn trông chờ thầy cô giải giúp, trình độ tư duy, vốn kiến thức cơ bản lớp dưới còn hạn chế.
   - Khả năng chú ý và tập trung vào bài giảng của giáo viên còn hạn chế.
   - Một số ít học sinh còn nghỉ học nhiều.
  - Mỗi em có một khả năng nỗi trội riêng nhưng các em chưa biết phát huy khả năng của mình.
   - Số đông  học sinh học vẹt, khả năng vận dụng kiến thức để giải bài tập còn hạn chế.
* Đối với phụ huynh học sinh
 - Việc quan tâm chăm sóc con em của một bộ phận Phụ huynh học sinh chưa đáp ứng với nhu cầu giáo dục ngày càng cao hiện nay. Phụ huynh học sinh chưa nắm rõ quan điểm giáo dục hiện nay, thái độ hợp tác giáo dục HS chưa rõ ràng, chưa thống nhất với nhà trường. Giáo dục HS ở gia đình mang tính áp đặt, ít để HS thể hiện quan điểm của mình, sử dụng mệnh lệnh, roi vọt và thiếu làm gương tốt cho HS noi theo. Nhu cầu về kinh tế, mưu sinh được quan tâm nhiều hơn nhu cầu học tập “ Lo cái ăn trước rồi đến cái học”. Bên cạnh tệ nạn xã hội, những thói quen xấu vẫn tồn tại khá phổ biến và những bất cập khác. 
 - Một số phụ huynh có nhận thức và thái độ đối với nhà trường chưa đúng như luật Giáo dục quy định như: Thiếu sự tôn trọng nhà trường, giáo viên, không hợp tác với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.
II. Thông qua Chỉ tiêu và biện pháp nâng cao chất lượng Giáo dục của trường năm học 2018- 2019:
a. Chỉ tiêu: 
- Lớp Tiên tiến: 29/29 lớp
- Học lực: Giỏi: 30% ; Khá: 35% %;  TB: 30%;  Yếu, kém: 5% ; 
- Hạnh kiểm: Tốt: 75% ;  Khá: 20 % ; TB: 5%;  Yếu: 00%;
- Tỉ lệ HS Tốt nghiệp THCS 97% 
- Học sinh Giỏi các cấp Huyện 15 HS; Cấp Tỉnh: 5HS.
b. Biên pháp: 
- Đối với nhà trường:
 + Năm học 2018- 2019  nhà trường tổ chức ăn nghỉ tại trường cho những học sinh có nhu cầu.
  +  Tăng cường luyện tập, củng cố, khắc sâu, nâng cao kiến thức cơ bản ở các môn: Toán ; Ngữ văn ; Ngoại ngữ; Lý ; Hóa.
  + Tích cực đổi mới cách dạy, cách học để học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, biết vận dụng kiến thực để giải các bài tập nâng cao, phát huy năng khiếu, sở trường của mỗi học sinh.
  +  Duy trì việc kiểm tra thống nhất từ 1 tiết trở lên. ( GV dạy không ra đề). Riêng các môn Toán,  Văn, Lý, Hóa, Anh. Nhà trường xếp phòng thi và kiểm tra vào tiết 4 buổi chiều của những tuần có lịch kiểm tra.
+ Quản lý điểm của tất cả các bài kiểm tra của học sinh trên máy tính .
+ Tăng cường việc dự giờ thăm lớp đột xuất để đánh giá thực chất , chất lượng dạy học nhằm có biện pháp chỉ đạo tốt hơn.
+ Tích cực tham mưu với lãnh đạo cấp trên xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh; xây dựng nhà trường đảm bảo an ninh trật tự, cảnh quan xanh, sạch, đẹp; giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường.
+ Nhà trường phối hợp tốt với phụ huynh học sinh, nhằm giúp học sinh có điều kiện tốt nhất trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.
- Đối với Giáo viên:
+ Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với gia đình học sinh, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tinh thần thái độ học tập của học sinh ở nhà để có biện pháp phối hợp giáo dục; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, trao đổi thông tin, hỗ trợ cha mẹ học sinh về kiến thức, phương pháp giáo dục con em. Định kỳ họp với cha mẹ học sinh thông tin đầy đủ quá trình học tập, rèn luyện của học sinh, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp phù hợp trong phối hợp giáo dục học sinh.
+ Động viên học sinh cố gắng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao.
+ Phối hợp với GVBM  nắm bắt tình hình học tập của từng HS ở từng bộ môn để có giải pháp kịp thời.
+ Trong giảng dạy :Tích cực đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong việc lĩnh hội kiến thức; chú trọng,quan tâm, động viên khuyến khích học sinh học tập.
* Đôi với Học sinh:
+ Chấp hành nghiêm túc nội quy học sinh nhà trường quy định, kính trọng thầy, cô giáo, đoàn kết với bạn bè, không gây gổ đánh nhau. 
+ Đi học đầy đủ đúng giờ, tập trung nghe giảng trên lớp, hăng hái xây dựng bài, không bỏ học, trốn giờ, tự giác học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. Trung thực, thật thà trong học tập, thi cử và sinh hoạt. Đến trường phải mặc đồng phục theo quy định của nhà trường.
+ Có đủ sách giáo khoa, vở ghi, vở bài tập, có đủ dụng cụ các bộ môn theo quy định để học tập đạt kết quả tốt.  
+ Không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, đặc biệt là mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma tuý. Không lưu hành các loại văn hoá phẩm độc hại. Không hút thuốc lá, không uống rượu, bia, luôn luôn có ý thức phòng tránh và tố giác các hành vi vi phạm vào các tệ nạn xã hội.
+ Thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông.
+  Có ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, bảo vệ tài sản của nhà trường, của lớp, luôn có ý thức giữ gìn trường lớp Xanh - Sạch - Đẹp.
+ Tham gia đầy đủ các hoạt động VHVN - TDTT và các hoạt động xã hội khi Liên đội, nhà trường tổ chức.
* Về phía phụ huynh: 
+ Quản lí, giám sát lịch trình học tập, vui chơi giải trí, sinh hoạt của con em mình tại nhà. Nắm vững diễn biến tư tưởng, đạo đức, học lực của con em, chủ động thông báo cho nhà trường và giáo viên chủ nhiệm những vấn đề không bình thường của con em mình và những học sinh khác để thống nhất biện pháp phối hợp giáo dục. 
+ Đôn độc, kiểm tra việc học tập của con  ở nhà.
+ Nhắc nhở các em luôn thực hiện đúng nội quy của trường, lớp, học bài, chuẩn bị bài, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập trước khi tới lớp.
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho con như: Thời gian tự học ở nhà, mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập, sách vở; sách tham khảo, sách nâng cao …
+ Mỗi gia đình cần có góc học tập riêng cho con.
+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Ban giám hiệu nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm tổ chức, đóng góp đầy đủ các khoản theo quy định của Nhà nước. Đồng thời tích cực tham gia công tác xã hội hóa giáo dục và hưởng ứng các hoạt động của Hội khuyến học
III. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6+7/ 2018:
1. Mặt làm được:
  + Hoàn thành hồ sơ thi đua, viên chức, chuẩn nghề nghiệp HT, PHT, GV
  +  CB GV NV trực hè, đảm bảo đúng quy định
     +  GV được phân công ôn thi tuyển sinh lớp 10, thực hiện đúng quy định của nhà trường. kết quả thi tuyển sinh lớp 10: Môn Toán đứng thứ 1 trong huyện; Môn Anh đứng thứ 4 trong huyện; Môn Ngữ văn đứng thứ 3 trong huyện. Tổng 03 môn Văn; Toán;  Anh đứng thứ 1 trong huyện; Tỉ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 là: ……… %
  + Ôn tập và tổ chức thi lại cho 36 học sinh, kết quả được lên lớp K6: 11/18 HS; K7:  3/ 5 HS; K8: 5/13 HS.
  + GV Tham gia các lớp Bồi dưỡng chính trị hè 2018.
  +  Tổ chức cho học sinh tham gia các phong trào của Đội, kết quả cao
2. Những tồn tại: 
 - Một số GV chưa đảm bảo tốt thời gian trực hè.
-  Phòng làm việc của các bộ phận sắp xếp chưa gọn gàng, khoa học.
IV. Kế hoạch /8/2018: 
- Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng thường xuyên, buổi tập huấn do ngành tổ chức.
- Hướng dẫn học sinh vệ sinh trường lớp trước khi vào năm học mới.
- Họp PHHS đầu năm.
- Xếp lớp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhà trường. 
- Các tổ bộ môn thống nhất chương trình dạy chính khóa, dạy 2 buổi và nội dung kiến thức trong tâm của từng chương/môn/khối lớp.
- Xây dựng quy chế hoạt động đơn vị.
-  Bắt đầu thực học từ ngày 20/8/2018;  Duy trì tốt nề nếp dạy và học.
- Đảm bảo dạy đúng phân phối chương trình và biên chế năm học.
- Xây dựng các kế hoạch hoạt động của nhà trường ( Hiệu trưởng).
- Xây dựng các kế hoạch hoạt động chuyên môn, hoạt động ngoại khóa ( 2 Phó hiệu trưởng).
- Các tổ khối, các bộ phận xây dựng kế hoạch hoạt động dựa theo kế hoạch chung của nhà trường.
V . Thông qua nội quy học sinh năm học : 2018- 2019 ( có bản kèm theo).
VI. Thông qua quy chế hoạt động đơn vị ( có bản kèm theo). Yêu cầu tất cả CB GVNV nhà trường trong năm học 2018- 2019 thực hiện đúng quy chế hoạt động đơn vị.
VII. Lịch làm việc tháng 8/2018.
-     Ngày 2/8/2018 Họp trung tâm 
1. Ngày 3/8/2018  buổi sáng họp HĐSP.
1. Ngày 6/8/2018  Buổi sáng tập trung học sinh ( Theo lớp) phát Thông báo, thư mời họp PHHS và phân công HS lao ( theo kế hoạch).
1. Ngày 7+8/8/2018 các lớp lao động  vệ sinh trường lớp ( Theo kế hoạch phân công). GVCN hướng dẫn lao động vệ sinh lớp ( Tẩy vét dơ trên tường, bàn ghế).Nhận thư mời họp PHHS
1. Ngày 11+12/8/2018 Họp PHHS toàn trường.
        + Ngày 11/8/2018 Khối 6 nhà trường họp chung toàn thể PH và HS từ 7h30 đến 9h00 sau đó phụ huynh về lớp GVCN chủ trì họp theo nội dung của lớp.
        + Ngày 12/8/2018 Khối 9 nhà trường họp chung toàn thể PH và HS từ 7h30 đến 9h00 sau đó phụ huynh về lớp GVCN chủ trì họp theo nội dung của lớp; Các khối 7+8 GVCN chủ trì cuộc họp.
1. Sáng 13/8/2018 học sinh học nội quy; xếp chỗ ngồi…. ( GVCN thực hiện)
1. Sáng ngày 17/8/2018 Họp Ban đại diện CMHS trường.
1. Ngày 20/8/2018 bắt đầu học chương trình tuần đầu. 
VIII. Danh sách tổ chuyên môn, tổ văn phòng:
1. Các tổ chuyên môn:
- Tổ Toán ( 10 Đ/c):  Lan Anh; TrungThành; Phi Hoa;  Lệ Thanh; Mùi;  Cẩm Tú; Hằng; Tiên; Duyên;  Điền
- Tổ Lý- Tin ( 8 Đ/c): Đảo; Hoa; Hoàng Anh; Sơn, Huy; Hải; Vang;  Vy.
- Tổ Hóa- Sinh ( 9 Đ/c): Huệ; Chung; Tuyền; Huyền;  Nhân; Nhàn; Vân; Bính; Rớt.
- Tổ Ngữ văn- GDCD ( 10 Đ/c): Liễu; Bình; Đào; Đỗ Thúy; Miến; Chiêu Anh;  Phương; Tuyết; Nhung; Mẫn
-Tổ Sử- Địa( 6 Đ/c): Hà; Liễu; Xuân; Nga; Hiền; Nghĩa
- Tổ Nhạc- Họa- TD( 7 Đ/c): Bình; Đạt; Nam; Tiên; Thoan; Quỳnh; Hoài.
- Tổ Anh văn( 6 Đ/c): Ao Đang; Hà Giang; Bích Liễu; Ngô Giang; Vũ Giang; Thảo.  
2. Tổ văn phòng( 14 Đ/c):Viến; Ngà; Uyên; Thành; Khánh;Tân;  Đào; Thủy; Công; Trang;  Phước; Long; Dương; Hương.

                           PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018- 2019
1. Chủ nhiệm lớp:
6A1: Cô  Ao Đang   7A1: Thầy Điền              8A1:  Cô Thị Liễu          9A1:  Cô Hà Giang      
6A2: Cô Hằng         7A2:  Thầy Thành            8A2:  Cô Nhung             9A2: Cô Ngô Giang
6A3: Cô Phi Hoa     7A3: Cô  Nhàn                 8A3: Thầy Nhân              9A3: Cô Huệ
6A4: Cô Sơn            7A4 : Cô Tú                     8A4: Cô Duyên              9A4: Cô Huyền
6A5 : Cô Miến         7A5: Cô thầy Mẫn           8A5: Cô Tuyền              9A5: Cô Hà
6A6 : Cô Hồng          7A6: Cô Bính                8A6: Cô Nam                9A6: Cô Lan Anh
6 A7: Cô Thanh        7A7: Vân                         8A7: Cô Trịnh Hoa       9A7: Cô Mùi
6A 8: Cô Tuyết                                                                                 
1. Phân công giảng dạy, chuyên trách, kiêm nhiệm:

	STT
	Họ tên
	Chuyên môn
	Nhiệm vụ chuyên môn
	Kiêm nhiệm
	Tổng số tiết/ tuần 

	
	Tổ Toán( 10 Đ/c)
	
	
	
	

	1
	Hà Thị Lan Anh
	Toán
	Toán 9A2,6+ 8A1
	TT
CN 9A6 
	19

	2
	Nguyễn Trung Thành
	Toán
	Toán 9A1,3+ 7A2
	TP
CN 7A2
	16

	3
	Lê Thị Kim Mùi
	Toán
	Toán 9A4,7+ 6A1
	CN9A7
	16

	4
	Nguyễn Thị Phi Hoa
	Toán
	Toán  8A3,7 + 6A3
	CN6A3
	16

	5
	Lê Thị Duyên
	Toán
	Toán 8A4,5,6
	CN8A4
	16

	6
	Nguyễn Thị Lệ Thanh
	Toán
	Toán 6A5,7 + 9A5
	CN6A7
	16

	7
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	Toán
	Toán  7A4,5,6 +8A2
	CN7A4
	20

	8
	Lê Ngọc Hằng
	Toán
	Toán  6A2,4,6,8
	CN6A2
	20

	9
	Trương Thị Thủy Tiên
	Toán
	Nghỉ hộ sản
	
	

	10
	Nguyễn Đức Điền
	Toán
	Toán  7A1,3,7
	CN7A1
	16

	
	Tổ Lý- Tin học ( 8 Đ/c)
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Hải Đảo 
	Lý- Tin
	Tin 8A1,3,5,7 + 7A1,3
	TT 
T TR
	17

	12
	Trịnh Thị Hoa
	Lý
	Lý9A1,3,6,7+Lý 8A1,5,7 + cnghe 8A1,5,7
	TP
CN8A7
	19

	12
	Võ Hoàng Anh
	Lý
	Lý9A2,4,5+LýK7 
	CN 9a5
	17

	14
	Lê Thị Thanh Sơn
	Lý
	Lý6A1,3,4,7,8+Lý8A2,3,4,6 
Cnghê 8A2,3,4,6
	CN6A4
	17

	15
	Lê Thị Tường Vy
	Lý - Tin
	 Lý 6A2,5,6
	Phòng Tin
	

	16
	Lê Thị Hải
	Tin
	Tin 8A2,4,6 + 7A2,4,5,6,7
	Gthi 1 buổi
	16

	17
	Vũ Văn Vang
	Tin
	Tin 6 
	Gthi 1 buổi
	16

	18
	Phạm Ngọc Huy
	Lý
	Thiết bị +  Phòng Lý
	
	

	
	Tổ Hóa- Sinh ( 9 Đ/c)
	
	
	
	

	19
	Phạm Thị Huệ 
	Hóa- KT
	Hóa 9A1,3,5 + Cngh 9A1,3,5
	TT + 
CN9A3
GT
	16

	20
	Hoàng Thị Chung
	Sinh
	Sinh 9Á1,3,5 + 6A1,3,5,7
	TP
Phòng sinh
	18

	21
	Huỳnh Ngọc Tuyền
	Hóa- KT 
	Hóa 8A2,5 + cngh 7A2,4,5, 6
	CN8A5
UYCD
	18

	22
	Lê Thị Thanh Huyền
	Hóa- KT
	Hóa 9A2,4,6,7 + ngh9A2,4,6,7  
	CN9A4
Gthi 
TTCD
	17

	23
	Kiều Danh Nhân
	Hóa- KT 
	Hóa 8A3,4,6 
	CN 8a3+Phòng Hóa
Gthi 1 ngày
	13

	24
	Nguyễn Thanh Nhàn
	Hóa- KT
	Hóa 8A1,7 + cngh 7A1,3,7
	
CN 7A3
Gthi 1 ngày
	14

	25
	Võ Thị Hồng Vân 
	Sinh
	Sinh 9A2,4,6,7 + 7A2,4,7
	CN7A7
	18

	26
	Bùi Thị Bính
	Sinh
	Sinh 8A1,3,5+ 7A1,3,6,7
	CN7A6
	18

	
	 Hồng
	Sinh
	Sinh 6À2,4,6,8 + 8A2,4,6,7
	CN 6A6
	20

	27
	Đoàn Thị Rớt
	Sinh
	Quản lý CM + Phụ trách tổ tư vấn
	
	19

	
	Tổ Họa- Nhạc- TD( 7 Đ/c)
	
	
	
	

	28
	Ngô Phương Bình
	Họa
	Họa K8+7+6
	
	22

	29
	Nguyễn Đức Đạt
	TD
	TD K8+ 7A5,7,4
	
	20

	30
	Võ Thoan
	TD
	TD K9 + 7A1,3,6,2
	
	22

	31
	Lê Thị Quỳnh
	TD
	Hậu sản
	
	

	32
	Trần Thị Nam
	Nhạc
	Nhạc K9 + K8
	CN8A6
	18

	33
	Trần Nữ Hạnh Tiên
	Nhạc
	Nhạc K6 +K7
	Thư ký HĐ
	18

	34
	Nguyễn Văn Hoài
	TD
	TD K6 
	CTCD
	19

	
	Tổ Ngữ Văn( 9 Đ/c)
	
	
	
	

	35
	Phạm Thị Phương Liễu
	Văn
	Văn 6A1,3,5,7
	TT
UYCD 
	20

	36
	Phạm Thị Bình
	Văn
	Văn 9A2,6 + 8A1,3
	TP
	18

	37
	Nguyễn Thị Đào
	Văn
	Văn 9A5+ 8A4,5,7
	
	17

	38
	Hoàng Thị Miến
	Văn- KTPV
	 Công nghệ  K6
	
	16

	39
	Nguyễn Hằng Chiêu Anh
	Văn
	Văn 9A1,3 + 7A2,4
	
	18

	40
	Đỗ Thị Thúy
	Văn- Sử
	Văn 9A4,7 + 7A1,3
	
	18

	41
	Hoàng Thị Hồng Phương
	Văn
	Văn  6A2,4+7A5,6,7
	
	20

	42
	Vũ Thị Tuyết
	Văn- 
	 Văn 8A2,6+ 6A6,8
	CN6A8
UYCD
	21

	43
	Phạm Thị Nhung
	GDCD
	GDCD K 8+9
	CN8A2
	18

	44
	Trương Mẫn
	GDCD
	GDCD K 6+7
	CN7A5
	19

	
	Tổ Anh văn( 6 Đ/c)
	
	
	
	

	45
	Ao Thị Đang 
	Anh 
	Anh  9A4,7 + 6A1,2,3
	TT
CN6A1
	20

	46
	Lê Thị Hà Giang
	Anh 
	Anh  9A1,3,5+ 8A1,3,5
	TPCM, TTCD
CN9A1
	21

	47
	Nguyễn Thị Bích Liễu
	Anh 
	Hậu sản
	
	

	48
	Ngô Thị Giang
	Anh 
	Anh 9A2,6+ 7A1,3,5,7
	CN9A2 , TPCD
	21

	49
	Trần Thị Vũ Giang
	Anh 
	Anh  6A4,5,6,7,8
	CN6A5
	19

	50
	Lê Thị Thảo
	Anh 
	Anh 7A6,2,4+ 8A2,4,6,7
	
	21

	
	Tổ Sử- Địa( 6 Đ/c)
	
	
	
	

	51
	Hoàng Thị Thu Hà
	Sử
	Sử  K9+8A1,3,5
	TT
PCTCD
	19

	52
	Nguyễn Thị Liễu
	Địa
	Điạ K7 + 8A1,3
	TP 
CN8A1
	20

	53
	Thiều Thị xuân
	Địa
	Địa K6+ Sử K7
	
	22

	54
	Nguyễn Thị Nga
	Sử
	Sử  K6 + 8A2,4,6,7
	Con nhỏ
	19

	55
	Lê Thị Thu  Hiền
	Địa
	Địa  K9  + 8A2,4,5,6,7
	
	19

	56
	Thiều Sĩ Nghĩa 
	Địa
	Quản lý CM + ngoại khóa
	
	19

	
	Tổ Văn Phòng( 15 Đ/c)
	
	
	
	

	57
	Hoàng Thị Hương
	Hóa
	Quản lý chung 
	Hướng nghiệp
	

	58
	Nguyễn Văn Viến
	
	Bảo vệ
	TT
	

	59
	Nguyễn Thị Ngà
	Y sĩ
	 Y Tế
	TP
	

	60
	Đậu Thị Uyên
	Văn
	 Tổng PTĐ 
	
	

	61
	Lê Văn Thành
	Hóa
	Phổ cập
	
	

	62
	Cao Tất Khánh
	Thư viện
	Thư viện + Khảo thí
	
	

	63
	Thiều Thị Thủy
	Văn thư
	Văn thư- Thủ quỹ
	
	

	64
	Lê Thị Anh Đào
	Kế toán
	 Kế Toán
	
	

	65
	Nguyễn Thị Trang
	
	Phục vụ
	
	

	66
	Huỳnh Văn Phước
	
	Bảo vệ
	
	

	67
	Trần Văn Long
	
	Bảo vệ
	
	

	68
	Trần Đình Dương
	
	 Phục vụ
	
	

	69
	Trần Xuân Công
	Tin
	 Công nghệ thông tin
	
	

	70
	Ung văn Tân
	Lý
	Giám thị 
	
	



1. Phân công bồi dưỡng học sinh giỏi:
3.1. Olympic Toán:thầy Thành; Văn: Cô Chiêu Anh; Anh: Cô Hà Giang; Lý: Cô Trịnh Hoa; Hóa: Cô Huệ; Sinh: Cô Chung; Sử: Cô Hà; Địa: Cô Hiền; GDCD: Cô Nhung.
3.2.Thí nghiệm Thực hành: Môn Hóa: thầy Nhân; Môn Sinh: Cô Chung; Môn Lý:thầy Hoàng Anh.
3.4.Lương Thế Vinh Khối 8: cô Lan Anh; Khối 7: Thầy Điền.
3.5. Sao Khuê Khối 8: cô Bình; Khối 7: cô Đỗ Thúy.
1. Phân công bồi dưỡng năng khiếu: 
4.1.Hội khỏe Phù Đổng và các phong trào TDTT trong năm học: thầy Đạt; Thoan; Hoài thầy Đạt; Thoan chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và  phân công các thành viên thực hiện.
4.2.Mỹ thuật: Thầy Bình.
4.3.Âm nhạc: Cô Nam.
5. Phân công phụ trách các phần công việc khác:
5.1. Trang trí các ngày Lễ, ngày Hội: Thầy Nghĩa chịu trách nhiệm chính cùng CB GVNV nam.
5.2.Phân công công tác hậu cần: BCH công đoàn + Bộ phận tài vụ.
5.3. Âm thanh các ngày lễ; ngày Hội; sinh hoạt dưới cờ; Họp HĐSP; CM: Đồng chí Mẫn.
5.4. Phục vụ máy chiếu khi cần thiết trong các ngày lễ; ngày Hội; sinh hoạt dưới cờ; Họp HĐSP; CM: Đồng chí Nghĩa phụ trách chính và phân công cụ thể cho đ/c Công;Khánh.
5.5.Chuẩn bị bình Hoa; khăn trải bàn; nước uống các ngày lễ; ngày Hội; Họp HĐSP;CM: Đồng chí Trang.
6. Phân công trực giám thị: ( Chuyên môn không xếp thời khóa biểu, không phân công dạy thay trong ngày trực giám thị ).
- Ngày Thứ 2:  Hoàng Anh.
- Ngày Thứ 3: Đ/c Nhân.
- Ngày Thứ 4: Đ/c Nhàn.
- Ngày Thứ 5: Buổi sáng Đ/c Vang; Buổi chiều đ/c Hải.
- Ngày Thứ 6: Đ/c Huyền.
* Thời gian và nhiệm vụ của giám thị:
- Thời gian: Buổi sáng có mặt trực tại trường từ 6 h 30 phút đến 10h 45 phút; buổi chiều từ 13h10 phút đến 17h20 phút.
- Nhiệm vụ trực:
  + Mỗi buổi điểm danh sĩ số lớp 2 lần (Lần 1:  Bắt đầu vào học tiết 1 và Lần 2: Bắt đầu vào học tiết 3). Sau khi điểm danh cập nhật vào may vi tính đồng thời gọi điện báo gấp cho PHHS nghỉ học không phép ( Trường hợp không liên lạc được PHHS thì bao cho GVCN để GVCN chịu trách nhiệm liên lạc với PHHS ).
  + Theo dõi nề nếp ra vào lớp ( Nhất là nề nếp trước , sau khi vào học, nề nếp truy bài 15 phút đầu giờ).
  + Xử lý HS vi phạm nội quy nhà trường theo công văn số 967/SGDĐT ngày 06/7/2012 về việc hướng dẫn kỷ luật HS THCS, THPT.
7. Tổ khảo thí: Vy; Công; Khánh; Huy.
Đ/ Nghĩa phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong tổ khảo thí.

IX . Những Quy Định Về Hồ Sơ, Sổ Sách Đối Với Cán Bộ – Giáo Viên :
1. Bài Soạn:
 - Đầu quyển bài soạn có kế hoạch bộ môn ( Như thống nhất) .
- Nội dung bài soạn: yêu cầu đủ nội dung, thể hiện được  phương pháp phát huy tính tích cực , chủ động của học sinh , chú ý đến việc khắc sâu kiến thức trọng tâm và liên hệ thực tế->cuoái mỗi bài soạn có phần rút kinh nghiệm của mỗi tiết dạy.
             2. Sổ Dự Giờ :
Đảm bảo đủ số tiết quy định ( ít nhất 14 tiết dự giờ đồng nghiệp/ năm) Theo dõi tiến trình tiết dạy , nhận xét đánh giá và rút kinh nghiệm từng phần , từng nội dung cụ thể
            3. Sổ chủ nhiệm đối với GVCN: Ghi chép đầy đủ nội dung yêu cầu
            4. Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp ( Đối với GVCN):
            5. Kế Hoạch cá nhân
6. Lịch báo giảng:
Ghi rõ đồ dùng dạy học của từng tiết ( lên trước 1 tuần để GV phụ trách phòng bộ môn và phòng thiết bị chủ động chuẩn bị đồ dùng dạy học cho tiết dạy)ể 
7. Sổ điểm cá nhân :
 Danh sách ghi đúng thứ tự ( theo nhà trường phát) không tẩy xóa các con điểm ( sửa điểm đúng quy định )
* Đối với các bộ phận: 
- Sổ kế hoạch: Năm: Tháng: Tuần. ( Sau mỗi tháng phải có phần đánh giá -> Tồn tại -> hướng khắc phục trong tháng tới )
-   Sổ theo dõi ( và các loại hồ sơ quy định riêng cho từng bộ phận từ trước tới nay)
* Hồ sơ các tổ chuyên môn :
1. Sổ kế hoạch.
1. Sổ nghị quyết
1. Sổ theo dõi giáo viên
* Đối với tổ giám thị :
* Sổ theo dõi từng lớp ( mỗi lớp 1 quyển ) ( đ/c Hoài chịu trách nhiệm) 
*Sổ theo dõi giáo dục học sinh cá biệt của của toàn tröôøng(đ/c Hoài chịu trách nhiệm)
*Điểm danh vào sổ lớp (Hoài  K6+7; Thành  K8+9) 
X , Hồ Sơ Sổ Sách Của Nhà Trường :
0. Sổ đăng bộ : ( ñ/c Thủy ghi chép đầy đủ các đề mục yêu cầu )
0. Sổ gọi tên ghi điểm: Đ/c Công chịu trách nhiệm 
0. Sổ đầu baøi:Đ/c Rớt theo dõi kiểm tra K8+9; Đ/c Nghĩa theo dõi kiểm tra K6+7.
0. Học bạ: ( Đ/c Thủy) 
0. Sổ quản lý cấp văn bằng chứng chỉ  ( ñ/c Thủy)
0. Sổ nghị quyết nhà trường  : ( đ/c Tiên ghi chép đầy đủ nội dung các cuộc họp 
0. Sổ kiểm tra đánh giá về công tác chuyên môn ( BGH )
0. Sổ khen thưởng , kỷ luật học sinh ( BGH ) 
0. Sổ lưu trữ các văn bản , công văn ( Đ/c Thủy) 
0. Sổ quản lý tài sản ( ñ/c Đào)
0. Sổ quản lý tài chính ( ñ/c Đào).
* Các hồ sơ của nhà trường yêu cầu từng bộ phận nộp về phoøngPhó  Hiệu trưởng ( Quản lý) từ ngày 25-> 28 hàng tháng để kiểm tra, ký duyệt, Báo cáo hàng tháng về lớp chủ nhiệm của GVCN nộp về đ/c Thủy vào ngày 20 hàng tháng.
* Đ/c Công; Thủy: kiểm tra gmail để báo cáo Hiệu trưởng phân công thực hiện báo cáo, Đ/c Nghĩa kiểm tra các loại văn bản trước khi trình ký duyệt và phát hành các văn bản của nhà trường.
XI, Những quy định trong chuyên môn và một số lưu ý :
Ngoài những quy định trong quy chế hoạt động đơn vị ; trong chuyên môn GV cần đảm bảo các quy định sau:
* Mỗi ngày 1 giáo viên không dạy quá 6 tiết ( trong 2 buổi ). Mỗi tuần chỉ được nghỉ 01 ngày ( trừ ngày  CN ) 
* Ngày trực giám thị không dạy và không phân công dạy thay.
* Những GV có trình độ A,B tin học mới soạn giáo án trên vi tính .
            * Phụ trách khâu trang trí, âm thanh trong các buổi hội nghị, sơ kết tổng kết (Ñ/c Nghĩa chủ động phân công).
            * Ñ/c Hoài giao và quản lý tài sản các lớp học và  phòng làm việc khu hiệu bộ.
            * GVCN lập danh bạ điện thoại lớp mình chính xác, đầy đủ và nộp cho thầy Hoài trước ngày 20/8/2018.
XII. Nội dung khác:
2. Số tiết tăng của từng lớp:

	Khối
	Văn
	Toán
	Anh
	Lý
	Hóa
	Tổng số tiết tăng 

	9
	4
	4
	3
	1
	1
	13

	8
	3
	3
	2
	1
	1
	10

	7
	3
	3
	2
	
	
	8

	6
	2
	3
	3
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* Phí học tăng tiết: Khối 9 là 180 000 đ/tháng ; Khối 8 là 150 000 đ/HS/tháng;  Khối 6+7 là 130  000 đ/HS/tháng. Môn Lý khối 6+7 Mỗi học kỳ tăng 5 tiết/ lớp ( cả năm tăng 10 tiết/ lớp) để luyện tập cho học sinh ( thời điểm tăng tiết GVBM báo với PHT CM )..
*Thời gian học: từ thứ 2 đến  thứ 6.
.2.  Những nội dung khác:
- Khi xếp thời khóa biểu ưu tiên xếp các môn đặc thù như: TD, Tin.
- Các tiết Nhạc GVBM đưa HS về phòng Lý, Hóa, Sinh  học để không ảnh hưởng đến lớp bên cạnh ( GV có tiết thực hành phòng Bộ môn thì GV phụ trách phòng bộ môn phải lên lịch trước 1 tuần  và GV dạy ở phòng bộ môn hết tiết phải chú ý cất dọn đồ dùng thiết bị trong phòng thực hành vào kho khi có tiết thực hành mới đưa ra phòng).
- GVBM thể dục không được cho học sinh học ở sân trước, HS học ở nhà đa năng và vườn cây nhớ Bác. HS học ở vườn cây nhớ Bác GVBM phải có trách nhiệm quản lý học sinh ( Từ khi đưa học sinh sang học đến khi đưa học sinh về trường).
     - Đ/c Đào kế toán: Chuẩn bị phiếu thu cho GVCN thu tiền đầu năm học.
      - Nhà trường+ công đoàn hợp đồng căn tin, giữ xe ( theo năm học).
     - Nhà trường ký hợp đồng ăn trưa cho HS Bán trú;
     - Thể dục giữa giờ cho HS ( GVBM thể dục chịu trách nhiệm cùng TPTĐ, Giám thị).
     - GVCN ký nhận tài sản lớp với đ/c Hoài và có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài sản được giao.
     - Phân công phòng họp PHHS đầu năm học: Tất cả các lớp họp tại phòng học của lớp, nên GVCN chú ý khâu vệ sinh và trí trí lớp trước khi họp PHHS.    
     - GVCN phát thư mời họp phụ huynh, nhắc học sinh: nhà trường yêu cầu tất cả HS trong lớp phải có phụ huynh dự họp ( HS nào không có Phụ huynh dự họp thì nhà trường tạm thời chưa cho HS vào học). Riêng khối 6+9 nhà trường tổ chức họp cả PH và HS sau đó GVCN mời PH về lớp để họp.
· Kế hoạch chi trả tiền tăng tiết:
Dự kiến trả: 90 000 đồng/ tiết.
 + GVBM trả theo số tiết thực tế tăng hàng tháng.
 + GVCN : 2 tiết/tháng  (Thực hiện Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh).
 + TPTĐội: 2 tiết/GV/ tuần (Thực hiện Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh)..
 + Giám thị: Mỗi ngày 1 tiết(Thực hiện Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh).
 + Bồi dưỡng HS Giỏi Olympic Khối 9: 1000 000 đồng/ môn x 9 môn = 9 000 000 đồng.
 + Bồi dưỡng HS Giỏi TNTH Lý, Hóa, Sinh:  500 000 đ/môn x 3 môn = 1500 000 đồng.
 + Bồi dưỡng HS Giỏi Sao Khuê: 500 000 đồng/GV.
 + Bồi dưỡng HS Giỏi Lương Thế Vinh: 500 000 đồng/GV.
 + Khen thưởng GV bồi dưỡng HS Giỏi các cấp: Cấp Tỉnh tính giải cá nhân, cấp huyện tính giải đồng đội ( Kể cả Hội khỏe Phù Đổng), khen thưởng GV bồi dưỡng ( Đối với HS đạt giải,  khen thưởng từ quỹ  khen thưởng nhà trường)
    Cấp Tỉnh ( Đối Với kỳ thi Olympic; TNTH; Giải toán trên máy tính cầm tay): Giải Nhất 2500 000 đ/giải; Giải Nhì 2000 000 đ/giải; Giải Ba 1500 000 đ/giải; Giải KK 1000 000 đ/giải;
     Cấp Huyện: Giải Nhất đồng đội: 2000 000 đồng/ Hội thi; Giải Nhì đồng đội: 1500 000 đồng/ Hội thi; Giải Ba đồng đội: 1000 000 đồng/hội thi; Giải KK đồng đội: 700 000 đồng/hội thi;( Hội khỏe Phù Đổng gấp 2 lần)..
+ Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: Giải nhất: 500 000 đồng/Người; Giải nhì: 400 000 đồng/Người ; Giải Ba: 300 000 đồng/Người;  Giải KK: 200 000 đồng/Người; Công nhận 100 000 đ/Người.
+ Sáng kiến kinh nghiệm, Đề tài NCKHSP: Loại A cấp Tỉnh: 1500 000 đồng/Giải; Loại B cấp Tỉnh: 1000 000 đồng/Giải; Loại B trở lên cấp huyện: 300 000 đồng/Giải; 
+ Chủ đề tích hợp: Cấp quốc gia: 1000 000 đ/ Giải; Cấp Tỉnh: 500 000 đ/giải.   
- Kế hoạch thu chi tiền phúc lợi:
+  Dự thu: 
Căn tin: 7500 000/tháng x 8 tháng = 60 000 000 đồng.
Giữ xe: 2000 000 đ/tháng x 8 tháng= 16 000 000 đồng.
       Tổng thu: 76 000 000 đồng
+  Dự chi: 
 Nộp thuế: 7000 000 đồng ( Thuế thu nhập).
Nộp 40% Cải cách tiền lương ( Nhà nước quy định): 12 000 000.
 Chi Hội Nghị CBVC: 7 000 000 đồng.
Chi Khai Giảng: 7 000 000 đồng.
Trung thu: 70 người x 100 000 đ = 7000 000 đồng.
Chi 20/11: 70 người x 200 000 đồng= 14 000 000 đồng
Chi Tết Nguyên đán: Quà CBGV: 70 người x 200 000 đồng= 14 000 000 đồng.
   Tổng dự chi: 68 000 000 đồng.
Số còn lại Tổ chức họp mặt ngày 20/11; Tết Nguyên Đán; Tổng kết năm học.   
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